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1. Mở đầu
Biến đổi khí hậu không còn chỉ là mối quan tâm toàn cầu mà đã trở thành 

một thực tế, có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội của các quốc 
gia và địa phương, đặc biệt là ở các nước đang phát triển và chuyển đổi và các 
cộng đồng thiệt thòi. Cũng như có người thắng, kẻ bại trong quá trình toàn cầu 
hóa, biến đổi khí hậu tương tác với quá trình toàn cầu hóa kinh tế có thể dẫn 
đến các kết quả phức tạp hơn mà O’Brien và Leichenko (2000) gọi là “sự hứng 
chịu kép” (double exposure) bao gồm người thắng kép và kẻ bại kép. Olmos 
(2001) thậm chí cho rằng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của các nước 
đang phát triển và người dân nghèo nhất ở đó là thấp nhất và do đó, Công ước 
khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đã dành các điều khoản đề cập 
việc hỗ trợ các nước đang phát triển trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Cho 
đến năm 2001, báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) 
cũng nêu cùng quan điểm:

“Các nước đang phát triển… có ít khả năng thích ứng và bị tổn thương 
nhiều hơn trong các thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, cũng giống như có ít 
khả năng thích ứng và bị tổn thương nhiều hơn do các áp lực khác. Tình hình 
này là vô cùng nghiêm trọng đối với nhóm những người nghèo nhất” (IPCC 
2001: 8).

Việt Nam được đánh giá là một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng của biến đổi khí hậu trong đó đồng bằng sông Cửu Long là một trong 3 
đồng bằng dễ bị tổn thương nhất (Nguyễn Văn Thắng và ctv 2010). Với kịch 
bản mực nước biển dâng 1m, khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, 
trên 10% diện tích vùng đồng bằng Sông Hồng và Quảng Ninh, trên 2,5% diện 
tích thuộc các tỉnh ven biển miền Trung có nguy cơ bị ngập và gần 35% dân số 
thuộc các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, trên 9% dân số vùng đồng bằng 
Sông Hồng và Quảng Ninh và gần 9% dân số các tỉnh ven biển miền Trung bị 
ảnh hưởng trực tiếp (Lê Văn Thăng và ctv 2011). 

Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung không bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng của biến đổi khí hậu như ở đồng bằng sông Cửu Long hay Thành phố Hồ 
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Chí Minh khi mà biến đổi khí hậu chỉ được hiểu như là biểu hiện của sự ấm 
lên của Trái đất và mực nước biển dâng. Thực ra, biến đổi khí hậu bao gồm 
cả sự dao động khí hậu (climate variability) và các hoạt động của con người 
(Ramamasy và Baas 2007). Với cách nhìn nhận đó, Thừa Thiên Huế, như nhận 
định của nhiều nhà nghiên cứu, là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng nhất của biến đổi khí hậu của miền Trung (Nguyễn Việt 2011). Người 
dân địa phương thường phải chịu nhiều ảnh hưởng của các thiên tai như bão, lũ 
lụt, hạn hán, rét, lốc, tố và dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và các 
hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và thường 
xuyên hơn (Lê Văn Thăng và ctv 2011). 

Ứng phó với những tác động hiện hữu và nguy cơ tiềm tàng của biến đổi 
khí hậu, từ góc độ chính sách, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước 
khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (11/1994), Nghị  định thư Kyoto 
(9/2002), Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 
2020 (11/2007) và Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 
(12/2008). Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao là đầu mối và thực hiện quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, cũng là cơ quan chủ trì xây dựng 
và điều phối triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (cấp tỉnh) ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Ở một số trường đại học trọng điểm, các viện và trung tâm 
chuyên về biến đổi khí hậu cũng được thành lập, đóng góp một lực lượng nghiên 
cứu chuyên trách quan trọng về nghiên cứu biến đổi khí hậu. Trên thực tiễn, 
các bộ, ngành, địa phương, cơ quan nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài và Việt Nam đã triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu diễn biến 
và tác động cũng như những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu từ nâng cao 
nhận thức đến xây dựng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và quản lý ở các cấp 
khác nhau từ cộng đồng địa phương đến cấp vùng. Ở cấp tỉnh, thành phố, Sở 
Tài nguyên và Môi trường được giao là đầu mối và thực hiện quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, cũng là cơ quan chủ trì xây dựng và điều phối 
triển khai kế hoạch cấp tỉnh ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Có thể nói rằng, ở bối cảnh các nước đang phát triển và chuyển đổi như 
Việt Nam, biến đổi khí hậu và phát triển luôn có sự kết hợp ngay từ ban đầu. 
Một mặt các chương trình và dự án về biến đổi khí hậu ở các nước này không 
thể tách ra khỏi các cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi, thường có địa bàn cư ngụ 
dễ bị thương tổn bởi thay đổi khí hậu. Mặc khác các chương trình đó nhận được 
sự tài trợ quan trọng của các tổ chức nước ngoài, hoặc làm về phát triển hoặc 
lưu ý ưu tiên các vấn đề phát triển trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo góc 
nhìn đó, phát triển được nhìn giới hạn trong sự dễ tổn thương, sự thích nghi, 
và khả năng thích ứng, giảm thiểu. Phát triển dưới góc nhìn của một ngành 
học và thực hành thì rộng hơn nhiều. Bài viết này trình bày mối liên kết giữa 
biến đổi khí hậu và phát triển với nghĩa đó. Trên nền tảng thảo luận mối liên 
kết và tích hợp biến đổi khí hậu và phát triển, bài viết tiếp tục phân tích sự 
cần thiết của tư duy hệ thống và cách thức tích hợp tri thức và mạng lưới trong 
xây dựng chính sách và thực hành ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển. 
Ở phần kế tiếp, bài viết tập trung phân tích chính sách và thực tiễn ứng phó 
với biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên Huế để đưa ra các kết luận và đề xuất 
ở phần cuối bài.
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2. Mối liên kết giữa biến đổi khí hậu và phát triển
Phát triển theo cách hiểu rộng liên quan đến sự cải thiện và tiến triển 

của xã hội loài người, tuy vậy cách hiểu phát triển dù đã nhận được thảo luận 
và tranh luận kể cả trong lý thuyết và trên thực tiễn trong nhiều thập niên 
qua, vẫn khó có thể đưa ra một định nghĩa cụ thể, phù hợp cho mọi hoàn cảnh. 
Hậu Chiến tranh thế giới lần thứ II được xem là kỷ nguyên của các nỗ lực có 
tổ chức về phát triển, mà mục đích của phát triển lúc đó gắn mật thiết với tư 
tưởng hiện đại hóa (Brooks và ctv 2009). Hơn nửa thế kỷ qua, các chính sách 
và chương trình phát triển đã có những chuyển đổi quan trọng, các cách tiếp 
cận trong phát triển cũng nhận phản biện và hiệu chỉnh, dẫn đến những thay 
đổi căn bản với sự thay đổi các mô thức (paradigm) phát triển: từ hiện đại hóa 
đến phụ thuộc, tự do mới, phát triển thay thế. Tuy nhiên, vài thập niên trở lại 
đây, nhiều học giả cho rằng tư duy và thực hành hiện nay đang “khủng hoảng”, 
“thời điểm kỳ lạ” hay “đi vào ngõ cụt” vì phát triển thay thế, với các cách tiếp 
cận như con người là trung tâm, nhu cầu cơ bản, phát triển bản địa hay phát 
triển bền vững được cho là không đi xa hơn việc đổi tên gọi đơn thuần khi phát 
triển chỉ dừng lại ở lối tư duy đóng quanh tư tưởng phương Tây và ngăn cản các 
nhận thức luận thay thế khác (Esteva 1992). Theo Schuurman (2000), các mô 
thức phát triển này có 3 đặc điểm chung: (i) đối xử với thế giới thứ 3 và người 
dân ở đó như một thực thể đồng nhất, (ii) áp dụng một niềm tin không điều 
kiện về khái niệm phát triển và khả năng kiến tạo xã hội thông qua các quá 
trình có thể áp dụng được mang tính phổ quát, và (iii) tin chắc rằng nhà nước 
là tối quan trọng để thực thi phát triển. Do đó, các nhà hậu phát triển tuyên 
bố đã đến lúc triệt phá cấu trúc tư duy về phát triển đó và đề xuất khái niệm 
thay thế phát triển. Tóm tắt nội dung chính của các mô thức phát triển trên 
được trình bày ở hình 1. Các khoảng thời gian trong hình 1 chỉ nhằm nhấn 
mạnh thời gian ảnh hưởng mạnh của các mô thức và không phải là giới hạn 
ảnh hưởng của mô thức đó, ví dụ như hiện đại hóa vẫn ảnh hưởng đến chính 
sách và quy hoạch phát triển của các nước và địa phương hiện nay.

Như vậy, phát triển và môi trường từ lâu đã có mối liên quan, nhất là 
trong cách tiếp cận của phát triển bền vững, khi các vấn đề về môi trường được 
xem như là các trở ngại của phát triển. Tuy nhiên, phát triển và biến đổi khí 
hậu trong quá trình tiến triển của từng ngành ngay từ đầu đã có sự tách biệt 
lớn. Theo Huq và ctv (2006), sự tách biệt này có thể giải thích từ 2 nguyên 
nhân: (1) sự thống trị của từng ngành riêng, và (2) sự khác biệt ở mức độ (cả 
không gian và thời gian) các vấn đề được nhận thức. Cụ thể là, phát triển và 
biến đổi khí hậu bị chi phối bởi các ngành học thuật khác nhau: biến đổi khí 
hậu liên quan nhiều đến các ngành khoa học tự nhiên trong khi phát triển 
thiên về các ngành xã hội học. Các nhà kinh tế học, địa lý học, sử học và xã hội 
học đã thảo luận cách thức các xã hội đấu tranh trong hàng thế kỷ qua để vượt 
qua các vấn đề tồn tại lâu đời như đói nghèo, bệnh tật, vi phạm nhân quyền, 
trong khi đó, chỉ gần đây khoa học tự nhiên xác nhận các hiện tượng và quy 
trình địa và sinh vật lý là các thách thức mới của bền vững như mất đa dạng 
sinh học, khan hiếm nước và biến đổi khí hậu (Jerneck và ctv 2011). Khi mà 
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những thách thức mới này còn nhiều điều chưa chắc chắn đối với hiểu biết của 
chúng ta và thường được dựa trên các dự đoán dài hạn cả trăm năm, thì giải 
quyết các vấn đề về phát triển có các kịch bản ngắn hơn. 

Chỉ những năm gần đây, phát triển và biến đổi khí hậu ngày càng gắn 
kết với các chương trình chống nghèo đói và biến đổi khí hậu của 10 cơ quan 
viện trợ phát triển song phương và đa phương hàng đầu thế giới, tiếp nối với 
các nỗ lực phát triển ngành như y tế, nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước và 
sự tham gia ngày càng tăng của các tổ chức phát triển và phi chính phủ (Huq 
và ctv 2006). Thêm vào đó, do các tác động của biến đổi khí hậu là phức tạp và 
rất khó đoán vì liên quan đến các quá trình xã hội và văn hóa, các nghiên cứu 
xã hội học và kinh tế ngày càng trở thành một phần quan trọng của nghiên cứu 
biến đổi khí hậu (Beermann 2011).

Ở Việt Nam và Thừa Thiên Huế nói riêng, sự tách biệt giữa biến đổi khí 
hậu và phát triển là ít rõ ràng. Nghiên cứu về biến đổi khí hậu ở đây cũng 
bắt đầu và đi đầu với những ngành thiên về khoa học tự nhiên như khí tượng 
thủy văn và các nhà nghiên cứu biến đổi khí hậu thường là những nhà xây 
dựng mô hình.

“Trong những năm qua, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi 
trường, cơ quan đi đầu trong các nghiên cứu về biến đổi khí hậu, đã chủ trì 
thực hiện hàng loạt nghiên cứu về biến đổi khí hậu như: Chiến lược quốc gia 

Hình 1. Các mô thức phát triển chính

Nguồn: Hiệu chỉnh theo Nguyễn Quý Hạnh, 2007
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giảm phát thải khí nhà kính với chi phí thấp nhất; Vấn đề kinh tế của việc 
hạn chế phát thải khí nhà kính; Chiến lược quốc gia về cơ chế phát triển sạch; 
Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu ở lưu vực Sông Hương và chính 
sách thích nghi ở huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế); Lợi ích của thích 
ứng với biến đổi khí hậu từ các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, đồng bộ với 
phát triển nông thôn; Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và 
các biện pháp thích ứng; Các kịch bản về nước biển dâng và khả năng giảm 
thiểu rủi ro do thiên tai ở Việt Nam. Viện đã chủ trì biên soạn “Thông báo 
quốc gia  lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước Biến đổi khí hậu” và nhiều 
nghiên cứu khác. Những kết quả nghiên cứu đã giúp nâng cao hiểu biết và 
nhận thức về biến đổi khí hậu. Viện cũng đã chủ trì xây dựng và triển khai 
các chương trình quốc gia như: Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 
biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, 
Chương trình khoa học công nghệ quốc gia về biến đổi khí hậu, các chương 
trình hợp tác với UNDP, ADB, với WB, với DANIDA, JICA, Hà Lan, USA 
v.v.” (Nguyễn Văn Thắng và ctv 2010: vii).

Mặc dù vậy, các hoạt động xây dựng mô hình thích ứng ở địa phương 
luôn song hành dưới sự giúp đỡ của các tổ chức phát triển và phi chính phủ 
quốc tế. Và do đó, vấn đề quan trọng đặt ra là tích hợp hoặc chủ đạo hóa 
(mainstreaming) việc ứng phó với biến đổi khí hậu vào phát triển. 

Hai mô thức phát triển có ảnh hưởng sâu sắc đến hoạch định và thực thi 
các chính sách và chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay là hiện 
đại hóa và phát triển bền vững. Các cách tiếp cận hiện nay, theo Brooks và 
ctv (2009), là dựa trên các lập luận sai lầm của tiến triển, hiện đại hóa, tăng 
trưởng kinh tế và toàn cầu hóa. Các tác giả đưa ra các ví dụ như trong nông 
nghiệp, chú trọng vẫn dành cho tối đa hóa năng suất nông nghiệp; trong kinh 
tế là tối đa hóa tăng trưởng kinh tế; trong cách tiếp cận thể chế là chủ nghĩa 
quản lý và tiếp cận kỹ trị trong giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu; trong 
tiếp cận bền vững, môi trường được xem là tác động ngoại vi và trong trạng 
thái tĩnh và tối ưu hóa các mô hình bất chấp bối cảnh môi trường; hay trong 
đô thị hóa thì tìm kiếm các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu dân số đang tăng lên. 
Vì vậy các tác giả đề nghị chuyển đổi sang các cách tiếp cận giảm thiểu nguy 
cơ và các chiến lược quản lý tài nguyên và sinh kế nhằm tối đa hóa khả năng 
chống chịu và phục hồi (resilience) và an ninh, để biến đổi khí hậu không khoét 
sâu thêm nữa sự bất bình đẳng và tính dễ bị tổn thương nhân danh tiến triển. 
Theo hướng đó, phát triển bền vững càng cần liên kết trong ứng phó với biến 
đổi khí hậu (xem hình 2). Với sự xuất hiện của một ngành khoa học mới gần 
đây, khoa học bền vững, cách tiếp cận từ xác định hiện tượng đến phân tích và 
giải quyết vấn đề đó không còn nằm trong sự chuyển đổi của nghiên cứu cơ bản 
sang nghiên cứu ứng dụng nữa, ví như trong các vấn đề nóng lên toàn cầu, giải 
pháp có thể phải được đưa ra thậm chí trước khi các vấn đề được phân tích hay 
xác định một cách đầy đủ (Komiyama và Takeuchi 2006). Do đó, cách tiếp cận 
hệ thống và học tập là cần thiết trong những quá trình này. 
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Hình 2. Mối liên kết giữa biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Nguồn: Huq và ctv 2006.

3. Sự cần thiết của tư duy hệ thống đối với biến đổi khí hậu và 
phát triển

Từ xa xưa, người Á Đông, bao gồm cả người Việt Nam đã nhìn nhận vạn 
vật theo một tổng thể tương tác với nhau qua cách vận dụng quy luật âm dương, 
ngũ hành. Đây chính là một dạng của hệ thống, một tập hợp những thành tố có 
tương tác đa chiều với nhau, có mối liên kết chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau tạo 
nên một tổng thể tích hợp và bền vững. Trong một bài báo của mình, Sandri 
(2013) đã khẳng định rằng hệ thống là một khái niệm quan trọng tạo nên 
sự bền vững. Theo Gharajedaghi (2012), một hệ thống bao gồm năm nguyên 
tắc chính: tính mở (openness), tính chủ định (purposefulness), tính đa chiều 
(multidimentionality), đặc tính đột sinh (emergent property) và tính phản trực 
giác (counterintuitive). Tính mở nghĩa là hoạt động của những hệ thống sinh 
động chỉ có thể được hiểu trong ngữ cảnh của chính môi trường của chúng; một 
hệ thống có tính chủ định cho ra không chỉ cùng một kết quả bằng nhiều cách 
khác nhau trong cùng một môi trường mà còn có thể nhiều kết quả trong cùng 
một môi trường hoặc nhiều môi trường khác nhau; tính đa chiều là kết quả của 
việc nhìn nhận các mối quan hệ tương hỗ từ các khuynh hướng đối lập và tạo 
ra tổng thể khả thi từ những thành phần bất khả thi; đặc tính đột sinh là đặc 
tính của một tổng thể, không phải đặc tính của các thành phần và không thể 
suy diễn từ các đặc tính của các thành phần; và tính phản trực giác phản ánh 
khả năng xuất hiện những kết quả đối lập với mong đợi.

Tuy nhiên, để đưa ra một định nghĩa về tư duy hệ thống thì không phải dễ. 
Từ cách hiểu về bản chất của hệ thống, Leischow và ctv (2008) phân tích rằng 
tư duy hệ thống về cơ bản có các cách nhìn nhận và tiếp cận như sau: (1) tăng 
cường quan tâm đến cách thức tri thức mới được tạo nên, quản lý, trao đổi, 
diễn dịch, tổng hợp và chuyển giao, (2) nhấn mạnh vào phương thức tiếp cận 
lấy mạng lưới làm trung tâm nhằm khuyến khích xây dựng quan hệ giữa các cá 
nhân và tổ chức với các ngành và lĩnh vực khác nhau để đạt các mục đích và 
mục tiêu liên quan, (3) phát triển các mô hình và dự đoán sử dụng nhiều cách 
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thức phân tích khác nhau để nâng cao chất lượng các quyết định chiến lược,  
(4) tổ chức hệ thống để tăng cường nâng cao cấu trúc và chức năng tổ chức.

Cách hiểu này cũng tương đồng với các khái niệm đề xuất gần đây như đa 
ngành, liên ngành và xuyên ngành. Tính chất hợp tác, xây dựng mục đích và 
mức độ tích hợp quyết định sự khác nhau của các cách thức tiếp cận đó (Hình 3).

Hình 3. Các khái niệm đơn ngành và không đơn ngành
Đơn ngành Không đơn ngành

Mức độ tích hợp thấp Mức độ tích hợp cao
(a) Đơn ngành

- Trong phạm vi một ngành 
học thuật

- Thiết lập mục đích chuyên 
ngành

- Không hợp tác với các 
ngành khác

- Phát triển tri thức/lý thuyết 
mới của ngành đó

(b) Đa ngành

- Nhiều ngành học thuật
-  Thiết lập mục đích 

chuyên ngành dưới một 
khung chủ đề chung

- Hợp với sự lỏng lẻo 
giữa các ngành trong 
trao đổi tri thức

- Phát triển lý thuyết 
chuyên ngành 

(c) Liên ngành

- Đi xuyên qua các giới hạn của 
các chuyên ngành học thuật

- Thiết lập mục đích chung
- Tích hợp giữa các ngành 
- Phát triển tri thức/lý thuyết  

tích hợp C
ác

 b
ên

 th
am

 g
ia

 la
ø h

ọc
 g

ia
û

(d) Có sự tham gia

- Có sự tham gia của học giả và không phải 
là học giả

- Trao đổi tri thức không được tích hợp
- Có thể đơn ngành hoặc đa ngành
- Không nhất thiết phải là nghiên cứu, mục tiêu  

có thể là học thuật hoặc không phải học thuật

(e) Xuyên ngành

- Đi xuyên qua các giới hạn của 
các chuyên ngành học thuật và 
giới hạn của học thuật/khoa học

- Thiết lập mục đích chung
- Tích hợp giữa các ngành và các 

bên tham gia không là học giả
- Phát triển tri thức/lý thuyết tích 

hợp giữa khoa học và xã hội

C
ác

 b
ên

 th
am

 g
ia
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ø h
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Nguồn: Hiệu chỉnh theo Tress và ctv 2006.
Ghi chú:
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Bản chất của biến đổi khí hậu mang tính hệ thống. Cuộc sống và sự 
tồn tại của loài người cũng như nền văn minh của nhân loại phụ thuộc rất 
lớn vào thiên nhiên và biến đổi khí hậu trở thành một phần quan trọng của 
thiên nhiên hiện nay (Ecùimovicù và ctv 2002). Và tất nhiên, thiên nhiên, khí 
hậu và hệ thống biến đổi khí hậu là những hệ thống phức hợp và phức tạp 
xét về mọi đặc điểm, thực thể và quá trình. Hiramatsu (2011) mô tả chi tiết 
hệ thống kiến thức đa ngành về biến đổi khí hậu, bao gồm (1) hoạt động 
kinh tế - xã hội và phát thải khí nhà kính, (2) chu kỳ và nồng độ carbon, 
(3) biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu, (4) các tác động lên hệ sinh thái 
và xã hội con người, (5) thích ứng, (6) giảm thiểu, và (7) hệ thống xã hội. Tư 
duy hệ thống giúp định hướng tích hợp biến đổi khí hậu và phát triển theo 
hướng bền vững, cả trong lý thuyết lẫn thực tiễn nghiên cứu và triển khai các 
chương trình/dự án.

4. Tích hợp biến đổi khí hậu và phát triển 
Cuốn sách Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội do PGS TS Trần Thục và ctv ấn hành năm 2012 có thể được coi là nỗ 
lực tiên phong với những phân tích khoa học đầy đủ cũng như trình bày chi tiết 
các phương pháp và quy trình tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp quốc gia/ngành và tỉnh/
thành phố. Theo đó, tích hợp được định nghĩa như sau:

- Đưa các mục tiêu thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu vào tất cả các 
bước của quá trình hoạch định chính sách của tất cả các ngành; 

- Tổng hợp các tác động đến các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ biến 
đổi khí hậu trong khi tiến hành đánh giá và xây dựng chính sách tổng thể, do 
đó, sẽ làm giảm mâu thuẫn giữa các chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu 
và các chính sách khác. 

Quy trình tích hợp được khuyến nghị tuần tự theo các bước: sàng lọc, lựa 
chọn các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; tích hợp các biện pháp ứng 
phó với biến đổi khí hậu vào trong chiến lược/quy hoạch/kế hoạch; thực hiện 
các chiến lược/quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã tích hợp vấn 
đề biến đổi khí hậu; giám sát và đánh giá. Lợi ích và rào cản của công tác tích 
hợp được tổng hợp và so sánh ở bảng 1.

Bảng 1. Lợi ích và rào cản của công tác tích hợp biến đổi khí hậu vào kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Lợi ích Rào cản

- Thiếu các quy định mang tính pháp lý 
yêu cầu tích hợp các vấn đề biến đổi  
khí hậu là một nội dung bắt buộc trong  
quy trình xây dựng chiến lược, quy hoạch,  
kế hoạch phát triển tại cấp quốc gia,  
ngành và địa phương

Khung 
pháp 

lý



135Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3-4 (110-111) . 2014

Chi 
phí/lôïi 
ích

- Giúp việc thích ứng với  
biến đổi khí hậu được hiệu 
quả hơn và giảm được các  
chi phí, thiệt hại trong 
tương lai do biến đổi khí 
hậu gây ra.  
Ví dụ điển hình là việc cân 
nhắc khu vực dễ bị ngập do 
nước biển dâng trong quy 
hoạch sử dụng đất sẽ giảm 
được các thiệt hại về cơ sở  
hạ tầng và con người trong 
tương lai khi nước biển  
dâng lên. 

- Phần tăng thêm nguồn lực 
tài chính và nhân lực cho 
hoạt động ứng phó với biến 
đổi khí hậu, từ đó xây dựng 
được một xã hội có khả 
năng chống chịu được với 
biến đổi khí hậu. 

- Đánh đổi giữa phát triển và biến đổi khí hậu, 
như (1) Hạn chế về nguồn vốn nhưng có  
nhiều vấn đề cấp bách cần phải đầu tư (xóa  
đói giảm nghèo, cơ sở hạ tầng) trong khi đó 
các tác động của biến đổi khí hậu thì chưa 
được khẳng định một cách chắc chắn; (2) Việc 
tích hợp được coi là tạo thêm thủ tục phức tạp 
và làm tăng đầu tư cho các dự án; (3) Lợi ích 
đầu tư trước mắt thường lấn át kế hoạch dài 
hạn thích ứng với biến đổi khí hậu, ví dụ như 
nuôi tôm, phá rừng ngập mặn, phát triển cơ sở 
hạ tầng sẽ tạo công ăn việc làm và thu nhập, 
nhưng sẽ làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của 
vùng ven biển trước biến đổi khí hậu. 

- Các thông tin về biến đổi khí hậu thường không 
liên quan trực tiếp đến các quyết định đầu tư 
phát triển: (1) Các kế hoạch phát triển cần 
nhiều thông tin về khí hậu tuy nhiên các mô 
hình chỉ có thể dự đoán một số yếu tố với độ  
tin cậy cao; (2) Đôi khi mức độ chi tiết về không 
gian và thời gian của các kịch bản biến đổi khí 
hậu chưa phù hợp với các kế hoạch phát triển. 

- Nhiều dự án được đầu tư trong 3-5 năm, chưa 
đủ dài để xét đến các tác động tiềm tàng, dài 
hạn của biến đổi khí hậu. 

- Kêu gọi đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí 
hậu khó khăn hơn so với các hoạt động dễ nhìn 
thấy khác như đối phó với tình trạng khẩn cấp, 
phục hồi và xây dựng sau thiên tai.  

Chi 
phí/lôïi 

ích

Năng 
lực, 
hợp 
tác

- Tích hợp vấn đề biến đổi  
khí hậu tạo điều kiện để  
các bộ, ngành có thêm  
cơ hội làm việc, trao đổi 
thông tin và kinh nghiệm  
với nhau, từ đó nâng cao  
sự hợp tác giữa các  
bộ, ngành. 

- Năng lực tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu  
vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch  
phát triển tại cấp quốc gia, ngành và địa 
phương còn hạn chế. 

- Nguồn lực (nhân sự, thời gian và tài chính)  
để thực hiện nhiệm vụ tích hợp vấn đề biến  
đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch,  
kế hoạch phát triển cấp quốc gia, ngành và  
địa phương còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Các chuyên gia về biến đổi khí hậu thường  
tập trung ở một số cơ quan. 

- Các nhà quản lý ngành thường đã “quá tải  
trong công tác tích hợp”, ví dụ như tích hợp  
vấn  đề HIV&AIDS, đói nghèo, giới… 

Năng 
lực, 
hợp 
tác

Phát 
triển 
ngành 
mới

- Cơ hội cho sự phát triển  
các lĩnh vực mới (ví dụ  
năng lượng tái tạo) và  
thay  đổi công nghệ sản 
xuất theo hướng xanh,  
thân thiện với khí hậu,  
góp phần giảm nhẹ biến đổi 
khí hậu đồng thời đảm bảo 
mục tiêu phát triển kinh tế.

Nguồn: Theo Trần Thục và ctv 2012.
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Ở Thừa Thiên Huế, Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến 
2020 của tỉnh, dựa trên cơ sở Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến 
đổi khí hậu, được ban hành theo Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 05 tháng 
02 năm 2013 của UBND tỉnh đã xác định:

“Mục tiêu chính của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 
tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2020 là định hướng các chương trình, dự án phát 
triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo hướng thích ứng với xu thế biến đổi của khí 
hậu, các đề án phòng tránh và giảm thiểu các thiệt hại, rủi ro do thiên tai gây 
ra, đồng thời giảm nhẹ biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện các mục tiêu quốc 
gia về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở địa phương, thực hiện có hiệu 
quả Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến 
đổi khí hậu và Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 
của Việt Nam.” 

Tuy vậy, sự tích hợp theo quan điểm hệ thống cần được quan tâm và điều 
phối nhiều hơn ở các cách thức tiếp cận bền vững cũng như tạo được sự cộng tác 
và chia sẻ thực sự trong đào tạo và chuyển giao tri thức mới. Giữa năm 2011, 
một Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh 
Thừa Thiên Huế được thành lập do ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng 
ban. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo trước hết là giúp tỉnh “chỉ đạo thống nhất việc 
triển khai các dự án, đề án trong chương trình, kế hoạch hành động ứng phó 
với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế theo sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và các quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, để thực hiện nhiệm 
vụ điều phối việc kiến tạo và trao đổi tri thức thì thật khó khăn, do các thành 
viên Ban chỉ đạo đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và cơ quan thường trực 
của Ban chỉ đạo phụ thuộc vào một cơ quan chuyên môn là Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 

5. Phân tích Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 
của tỉnh Thừa Thiên Huế dưới quan điểm hệ thống

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế 
đến năm 2020 đưa ra 04 nhóm đề án, gồm 65 đề án cụ thể nhằm ứng phó và 
thích nghi với biến đổi khí hậu như sau:

- Nhóm đề án 1: Xây dựng, ứng dụng và triển khai chương trình khoa học 
công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu (16 đề án).

- Nhóm đề án 2: Nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực (01 đề án).
- Nhóm đề án 3: Tăng cường công tác quản lý thiên tai, phòng tránh và 

giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai (46 đề án).
- Nhóm đề án 4: Tăng cường hợp tác quốc tế (02 đề án).
Kế hoạch hành động được chia làm 03 giai đoạn: 1) Giai đoạn khởi động 

từ năm 2011-2012: Xây dựng Kế hoạch hành động; 2) Giai đoạn 1: từ năm 
2012-2015: Thực hiện các đề án ưu tiên; và 3) Giai đoạn 2: từ năm 2016-2020: 
Các đề án còn lại. Tổng nguồn vốn dự kiến huy động để thực hiện các đề án 
thuộc Kế hoạch hành động là: 4.562,334 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài 



137Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3-4 (110-111) . 2014

50%, ngân sách trung ương khoảng 30%, ngân sách địa phương khoảng 10% và 
thành phần kinh tế tư nhân và các nguồn vốn khác khoảng 10%.

Phân tích kế hoạch này (Bảng 2) cho thấy, các đề án tập trung vào 3 lĩnh 
vực chính: thủy văn và quản lý tài nguyên nước, quản lý dải ven biển và giao 
thông vận tải, chiếm gần 75% tổng số các dự án và hơn 70% tổng ngân sách dự 
án. Phần lớn các dự án thiên về công nghệ “cứng”, như xây dựng, trồng rừng, 
nâng cấp đê điều, tưới tiêu, được đưa vào khung thời gian ưu tiên và do các cơ 
quan ban ngành của tỉnh và huyện chỉ đạo, điều hành.

Các đề án thường là đa lĩnh vực khi nhiều cơ quan chuyên môn của tỉnh 
và huyện tham gia thực hiện dự án. Tuy nhiên một số lĩnh vực như sức khỏe 
hay phát triển đô thị xanh và bảo tồn di tích văn hóa-lịch sử, vốn quan trọng 
và có thể là riêng biệt đối với vùng đất cố đô như Huế thì chưa được quan tâm 
(xem thêm Huỳnh Thị Anh Vân 2012). 

Một vài đề án tập trung vào nghiên cứu ứng dụng, nhưng hầu hết đều do 
các cơ quan nhà nước chủ trì. Chỉ một đề án có đề cập đến sự tham gia của Đại 
học Huế. Nhìn chung, sự tham gia của các tổ chức ngoài các cơ quan nhà nước 
hay cộng đồng dân cư vào các dự án trong kế hoạch là rất hạn chế.

Đề án có nội dung “phần mềm”, như nâng cao nhận thức, năng lực hoặc 
đào tạo, giáo dục dù được đánh giá là quan trọng trong khung thời gian ưu tiên, 
nhưng lại chưa được quan tâm đúng mực, ở cả số lượng và thiết kế dự án. Theo 
kế hoạch, đây là mảng mời chào sự tham gia của các tổ chức xã hội nhất.

Nói tóm lại, Kế hoạch hành động là một công trình công phu trong phân 
tích các số liệu và kịch bản biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên Huế, chịu ảnh 
hưởng nhiều của tư tưởng hiện đại hóa và kỹ trị trong thiết kế. Nhưng đây lại 
là nguyên nhân chính của sự thật là kế hoạch chưa bao quát được các nỗ lực 
phong phú và nhiều chiều về ứng phó với biến đổi khí hậu ngoài nhà nước ở 
địa phương. 

6. Phân tích thực tiễn triển khai một số dự án ứng phó với biến 
đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Việt (2011) đã trình bày sơ bộ các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí 
hậu ở Thừa Thiên Huế. Hội thảo “Chung tay hành động ứng phó với biến đổi 
khí hậu và giảm nhẹ thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Liên hiệp các Tổ 
chức Hữu nghị Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển nông 
thôn bền vững đồng tổ chức vào tháng 6/2013 là sáng kiến đầu tiên nhằm đánh 
giá một cách toàn diện các thành quả đạt được cũng như những vấn đề tồn tại 
của các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức nhân dân trên toàn tỉnh 
trong ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các dự án phát triển. Đồng 
thời, hội thảo cũng là một cơ hội tốt để kết nối mạng lưới, thúc đẩy quá trình 
chia sẻ thông tin và tri thức giữa các bên liên quan bao gồm: các nhà hoạch 
định chính sách, nhà nghiên cứu, chuyên gia phát triển và cộng đồng, nhằm 
tăng cường hiệu quả các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ 
thiên tai tại Thừa Thiên Huế.
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B
ảng 2. P

hân tích các đề án trong K
ế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 

tỉnh T
hừa T

hiên H
uế đến năm

 2020

Ñ
ơn vị tính: %

S
ố 

lượng 
dự 
án

P
hân 
bổ 
tài 

chính

K
hung 

thời gian
C

ông nghệ
P

hương thức 
tiếp cận

C
ô quan 
chủ trì

2011-
2015

2015-
2020

C
ông 

nghệ 
“cứng”

C
ông 

nghệ 
“m

eàm
”

Ñ
ơn 

ngành, 
lĩnh vực

Ñ
a 

ngành
Ñ

a lĩnh 
vực

Liên 
ngành

X
uyên 

ngành

C
ó sự 

tham
 

gia

S
ở, ban, 
ngành 

cấp tỉnh

H
uyện, 

thị xã
X

ã

N
ăng lượng

1,54
0,02

1,54
1,54

1,54
1,54

N
ông nghiệp 

và sử dụng đất
3,08

0,04
1,54

1,54
3,08

1,54
1,54

1,54
1,54

G
iao thông, 

vận tải
12,31

20,03
12,31

12,31
12,31

4,62
7,69

Thủy văn và 
quản lý tài 
nguyên nước

41,54
43,12

40,00
1,54

40,00
1,54

41,54
4,62

36,92

Q
uản lý dải  

ven biển
20,00

35,30
18,46

1,54
18,46

1,54
20,00

4,62
15,38

M
ôi trường và 

quản lý  
chất thải

7,69
0,22

6,15
1,54

6,15
1,54

1,54
6,15

6,15
1,54

Lâm
 nghiệp và 

đa dạng  
sinh học

3,08
0,33

3,08
3,08

3,08
1,54

1,54

Q
uy hoạch, 

quản lý
6,15

0,19
4,62

1,54
3,08

3,08
4,62

1,54
6,15

K
inh tế

1,54
0,11

1,54
1,54

1,54
1,54

N
aâng cao 

nhận thức, 
năng lực

3,08
0,63

3,08
1,54

1,54
3,08

1,54
1,54

Tổng cộng
100

100
100

100
100

100
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Các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế tương đối đa 
dạng và đa chiều. Tuy vậy, dựa vào chủ thể thực hiện, có thể chia làm 4 nhóm 
chính như sau: nhóm chương trình/dự án thuộc cơ quan nhà nước, cơ quan 
nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tổ chức phi chính phủ trong 
nước. Đặc điểm hệ thống các loại hình dự án ứng phó với biến đổi khí hậu ở 
tỉnh Thừa Thiên Huế được trình bày ở bảng 3.

Bảng 3. Hệ thống các loại hình dự án ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Cơ quan 
nhà nước

Cơ quan 
nghiên cứu

Phi chính phủ 
nước ngoài

Phi chính phủ 
Việt Nam

Ví dụ 
về 
dự án

- Xây dựng các công 
trình kè chống sạt lở 
bảo vệ bờ sông bờ biển 
của Chi cục Thủy lợi 
- Trồng và bảo vệ rừng 
của Chi cục Kiểm lâm 
và Lâm nghiệp

- Các mô hình sinh 
kế thích ứng với 
BĐKH của 
Viện Tài nguyên và 
Môi trường
- Nghiên cứu rừng 
ngập mặn của Hội 
Khoa học Kỹ thuật 
Lâm nghiệp

- Mô hình sản  
xuất nông nghiệp 
mới của NAV
- Mô hình nhà 
chống bão  
của DWF

- Mô hình thích ứng và 
vận động chính sách 
của CSRD
- Bảo tồn và sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên 
của CORENARM

Thời 
gian

3-5 năm  
(hoặc lâu hơn)

1-3 năm 1-3 năm nhưng  
có thể tiếp tục 
nhân rộng và  
phát triển ở các  
dự án tiếp theo

1-3 năm, ít có giai 
đoạn kế tiếp

Địa 
bàn

Từ xã, huyện, tỉnh, liên 
tỉnh

Cộng đồng 

Tài 
chính

Vài tỷ đến vài trăm tỷ 
đồng, từ ngân sách  
nhà nước

Vài trăm triệu đồng, 
từ nguồn tài trợ 
nước ngoài hoặc 
ngân sách  
nghiên cứu

Vài trăm triệu 
đồng từ nguồn  
tài trợ nước ngoài 

Vài trăm triệu đến vài 
tỷ đồng, phụ thuộc vào 
nguồn tài trợ  
nước ngoài 

Trọng 
tâm

Xây mới và củng cố  
các công trình phục  
vụ ứng phó biến đổi  
khí hậu

Nghiên cứu và  
ứng dựng các mô 
hình mới

- Xây dựng và 
nhân rộng mô hình
- Tập huấn và 
nâng cao  
nhận thức

Đa dạng, từ xây dựng 
đến tập huấn hay vận 
động chính sách, tùy 
thuộc vào nhà tài trợ 
nước ngoài và ưu tiên 
của họ

Cách 
tiếp 
cận

Kỹ trị Nghiên cứu ứng 
dụng và nghiên  
cứu hành động

Khuyến khích  
sự tham gia  
của cộng đồng

Cả nghiên cứu và phát 
triển cộng đồng

Tích 
hợp 

Ít tích hợp với  
các ngành khác

Chủ yếu là đa 
ngành, một số ít  
liên ngành

Chủ yếu trong 
nội bộ tổ chức và 
mạng lưới

Do tính linh hoạt về  
tổ chức, một số hợp 
tác liên ngành và 
mạng lưới công tác đã 
được thiết lập

Bài 
học

- Tăng cường sự tham 
gia và quản lý của cộng 
đồng dân cư địa phương 
cũng như đẩy mạnh xã 
hội hóa
- Kết hợp với tuyên 
truyền và nâng cao 
nhận thức về các vấn 
đề liên quan

Thúc đẩy xuyên 
ngành thông qua sự 
tham gia của cộng 
đồng địa phương và 
các cơ quan quản lý 
nhà nước

Tăng cường kết 
hợp với chính 
quyền địa phương 

Kết hợp với các  
tổ chức nhà nước để 
nâng cao và bền vững 
hóa tác động của các   
dự án
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7. Kết luận và đề xuất
Phân tích theo tư duy hệ thống và tích hợp của chúng tôi có thể đưa đến 

kết luận rằng ứng phó với biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng 
của các khái niệm hiện đại hóa, chú trọng công nghệ cứng, phụ thuộc vào nhà 
tài trợ và quy hoạch của nhà nước, đa lĩnh vực nhưng thiếu liên kết liên chương 
trình/dự án. Một nghiên cứu của World Bank cũng đi đến kết luận rằng:

“Các cách tiếp cận chính sách về thích ứng là hạn chế chủ yếu trong 
Chương trình Mục tiêu quốc gia, điều này đối mặt với các thách thức nghiêm 
trọng. Các thách thức đó bao gồm thiếu các nghiên cứu tình trạng dễ bị tổn 
thương của địa phương; thiếu định hướng ưu tiên các nỗ lực hay hành động 
riêng biệt; tập trung vào các hành động của chính phủ, không phải các hành 
động địa phương; đặc biệt thiếu tích hợp ngang cũng như tích hợp liên ngành, 
lặp lại sự phân chia hành chính hiện tại; tập trung chủ yếu vào các biện pháp 
thích ứng cứng; và ít nói về vai trò của hành động địa phương và vốn xã hội 
trong xây dựng khả năng chống chịu” (McElwee và ctv 2010:106)

Brooks và ctv (2009) thậm chí còn cảnh báo, trong một số trường hợp, 
thích ứng ngắn hạn có thể dẫn đến kém thích ứng trong dài hạn và tăng khả 
năng bị tổn thương với các chấn động khí hậu. 

Quan trọng hơn, các nghiên cứu và dự án của các cơ quan nghiên cứu, 
các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước ngày càng 
có những đóng góp không chỉ mang tính học thuật mà rất thiết thực với cộng 
đồng dân cư, nhưng lại chưa được nối kết và cố kết. Do đó, để tích hợp ứng 
phó biến đổi khí hậu với phát triển bền vững, bài viết đề xuất các nỗ lực ứng 
phó với biến đổi khí hậu cần tập trung xuyên ngành, liên kết mạng để tăng 
cường chia sẻ kiến thức và cộng hưởng tác động, cũng như khuyến khích sự 
tham gia và kiến thức của cộng đồng địa phương. Nói cách khác, đó chính là 
thúc đẩy tích hợp tri thức. Đây cũng là con đường phải đi để đến phát triển 
bền vững.
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TÓM TẮT 
Từ góc nhìn của tư duy hệ thống, bài viết này thảo luận mối liên kết và sự tích hợp giữa 

biến đổi khí hậu và phát triển. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích chính sách và thực tiễn ứng phó 
với biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên Huế, một trong những địa phương được cho là bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu ở miền Trung của Việt Nam. Bài viết kết luận 
ứng phó với biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của các khái niệm thuyết hiện 
đại hóa, chú trọng công nghệ cứng, phụ thuộc vào nhà tài trợ và quy hoạch của nhà nước, đa 
lĩnh vực nhưng thiếu liên kết và điều phối liên chương trình/dự án. Quan trọng hơn, các hoạt 
động nghiên cứu và ứng phó đa chiều, năng động và hiệu quả diễn ra ngoài kế hoạch ứng phó 
của tỉnh chưa được kết nối và cố kết. Để tích hợp ứng phó biến đổi khí hậu với phát triển bền 
vững, bài viết đề xuất các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu cần tập trung xuyên ngành, liên 
kết mạng để tăng cường chia sẻ kiến thức và cộng hưởng tác động, cũng như khuyến khích sự 
tham gia và kiến thức của cộng đồng địa phương. Nói cách khác, đó chính là nuôi dưỡng và 
thúc đẩy tích hợp tri thức.

ABSTRACT
KNOWLEDGE INTEGRATION: 

PUTTING SYSTEMS THINKING INTO CLIMATE CHANGE
AND DEVELOPMENT PRACTICE IN THỪA THIÊN HUẾ PROVINCE

From the systems thinking perspective, this paper discusses the link and integration 
between climate change and development. On this background, it analyses policies and 
practices of climate change response in Thừa Thiên Huế, one of the most severely effected 
province by climate change in Central Vietnam. The paper concludes that climate change 
response in Thừa Thiên Huế is prominently influenced by the concepts of modernisation 
theories and characterised with hard component technology, donor-driven and state-led 
design, and multi-sector involvement yet loose connection and coordination among programs 
and projects. More importantly, many climate change research and response actions beyond 
the provincial adaptation plan, which have become increasingly active, multi-dimensional and 
effective, are not well connected and strengthened. In order to integrate climate change and 
sustainable development, our findings suggest that climate change response endeavours put 
further emphasis on transdisciplinarity, networking for intensified knowledge sharing and impact 
synergy, and promotion of participation and knowledge of local communities. In other words, 
knowledge integration should be nourished and promoted.


